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Mục tiêu: so sánh đặc điểm sử dụng ma túy của các đối tượng có thời gian sử dụng heroin khác nhau và mô 
tả vấn đề sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế của nam thanh niên sử dụng ma túy. Phương pháp nghiên cứu: nghiên 
cứu ngang sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu nhân học và dịch tễ học mô tả. Đối tượng nghiên cứu: 
1115 nam thanh niên sử dụng heroin tại Hà Nội năm 2005 được chia thành 4 nhóm với số lượng tương đương 
nhưng khác về thời gian sử dụng heroin. Kết quả và kết luận: nhóm sử dụng heroin 0 - 2 năm (Q1) sử dụng 
muộn hơn nhưng chích nhiều hơn, chuyển sang chích sớm hơn cũng như sớm thử nghiệm sử dụng nhiều ma tuý 
hơn. Tỷ lệ Q1 nhiễm HIV cao cho thấy nhu cầu can thiệp sớm giúp đối tượng có kiến thức phòng HIV. Nhu cầu 
chăm sóc sức khoẻ tâm thần của người sử dụng ma túy tăng theo thời gian sử dụng ma tuý.  

Từ khóa: Nam thanh niên; Sử dụng ma túy  

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA NAM THANH NIÊN 16 - 29 TUỔI  
CÓ SỬ DỤNG HEROIN TẠI HÀ NỘI 

Bùi Thị Minh Hảo, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Quý Phong, 
Nguyễn Minh Sơn, Lê Minh Giang, Vũ Minh Tuấn 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, 
tính đến 30/4/2007, nước ta đã có 124.223 người 
nhiễm HIV, 23,611 người chuyển sang AIDS và 
13.649 người tử vong do AIDS. Hiện 100% thành 
phố, huyện, thị xã trên cả nước đều phát hiện 
người có HIV. Tỷ lệ nam cao hơn nữ, tập trung ở 
tuổi 20 – 29 (55%). Hình thái lây nhiễm chủ yếu 
qua tiêm chích ma tuý. Trên 90% trong tổng số 
nhiễm HIV được phát hiện có liên quan đến ma 
tuý, số còn lại phát sinh từ gái mại dâm, quan hệ 
tình dục và mẹ truyền sang con[3]. 

Năm 2004, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo 
cán bộ phòng chống HIV/AIDS trường Đại học Y 
Hà Nội đã triển khai nghiên cứu ở nam thanh 
niên sử dụng ma tuý tại Hà Nội với sự hợp tác, hỗ 
trợ của Viện Nghiên cứu quốc tế về Thanh thiếu 
niên nguy cơ cao (NDRI) thuộc Viện sức khoẻ 
quốc gia Hoa Kỳ (NIH). Nghiên cứu nhằm các 
mục tiêu:  

1. So sánh đặc điểm sử dụng ma tuý của đối 
tượng có thời gian sử dụng khác nhau. 

2. Mô tả vấn đề sức khoẻ và tiếp cận dịch vụ 
y tế của nam thanh niên sử dụng ma tuý. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu dịch tễ học 
cắt ngang kết hợp với nghiên cứu nhân học chia 
hai giai đoạn: 

 - Giai đoạn tiếp cận cộng đồng sử dụng 
phương pháp nghiên cứu nhân học.  

 - Giai đoạn điều tra cắt ngang sử dụng phương 
pháp nghiên cứu dịch tễ học.  

2. Thời gian nghiên cứu: tháng 9 năm 2004 
đến tháng 9 năm 2005. 

3. Địa điểm nghiên cứu: 9 quận nội thành Hà Nội.  

4. Đối tượng nghiên cứu: nam 16 - 29 tuổi, 
đang sống và làm việc tại Hà Nội, có sử dụng  
heroin 30 ngày tính tại thời điểm nghiên cứu. 

5. Cỡ mẫu: cỡ mẫu nghiên cứu theo công thức 
tính tỷ lệ hiện mắc cho nghiên cứu mô tả như sau: 

 

 

Trong đó: 

n: Cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu phải có. 

Z: 1,96 với độ tin cậy  = 95%. 

p: Tỷ lệ nam thanh niên sử dụng ma tuý có 

2
(1 α /2 ) 2

p .qn Z
d−=
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hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong số thanh 
thiếu niên được ước tính tại thời điểm nghiên 
cứu là 50%. 

 p = (1 - q), q = (1 - 0,5); q = 0,5. 

Z(1 - a/2): hệ số giới hạn tin cậy, (a = 0,05 với độ 
tin cậy 95%), ứng với giá trị của Z(1 - a/2) = 1,96. 

d: xác suất sai lệch của mẫu nghiên cứu          
(d = 0,03). 

Thay vào công thức (1) để tính toán => Ta có 
n = 1067 người. 

Cỡ mẫu thực tế là n = 1.115 người. 

III. KẾT QUẢ  

1. Đặc điểm nhóm đối tượng nghiên cứu 

Các đối tượng (ĐT) bắt đầu sử dụng (SD)        
heroine từ 11 đến 27 tuổi, phần lớn ở nhóm tuổi 
15 - 21 (74,9%). Cá biệt, gần 20% ĐT bắt đầu SD  

Thời gian sử dụng N (%) Phân nhóm 

0 – 2 năm 316 (28,3) Q1 

3 – 4 năm 247 (22,2) Q2 

5 – 7 năm 333 (29,9) Q3 

8 – 16 năm 219 (19,6) Q4 

heroin từ trước tuổi 16 (11 – 15) khi mà sự phát 
triển (thể chất, tinh thần) chưa hoàn thiện. 

Mẫu nghiên cứu đa dạng về thời gian SD         
heroin (0 - 16 năm) của ĐT. Vì vậy, mẫu nghiên 
cứu được chia thành 4 nhóm theo thứ tự thời gian 
SD heroin (Q1: 0 - 2 năm, Q2: 3 - 4 năm, Q3: 5 - 
7 năm, Q4: 8 – 16) với tỷ lệ cộng dồn mỗi nhóm 
tương đương 25% để so sánh, tìm sự khác biệt về 
đặc điểm sử dụng ma tuý (SDMT) và các vấn đề 
sức khỏe của 4 nhóm. 

Bảng 1. Phân nhóm đối tượng nghiên cứu  

2. Đặc điểm sử dụng các loại ma tuý 

Bảng 2. Đặc điểm sử dụng ma túy khác 

Đặc điểm sử dụng ma túy Q1 (n = 316) Q2 (n = 247) Q3 (n = 333) Q4 (n = 219) 

Tỷ lệ đã từng sử 
dụng 

Thuốc phiện 24.1 28,7 45,6 62,1 

Tài mà 39,2 35,2 39,3 36,5 

Hồng phiến 19,0 29,6 40,2 41,1 

Tỷ lệ sử dụng 30 
ngày qua 

Thuốc phiện 4.1 2,0 1,8 2,7 

Tài mà 12,7 6,5 6,3 7,3 

Hồng phiến 3,5 5,3 4,8 4,6 

Tuổi lần đầu sử 
dụng 

Thuốc phiện 19,3 20,0 19,0 18,0 

Tài mà 18,6 19,9 20,6 21,6 

Hồng phiến 20,6 20,1 20,2 20,7 

* Ngoài các ma túy được nêu ở bảng trên, đối tượng còn sử dụng các ma túy khác, như: thuốc lắc, 
ketamine, cocaine, dorlagan, seduxen.  

Nhận xét: ĐT đã từng cũng như hiện đang sử dụng nhiều ma túy khác bên cạnh heroin, điển hình là 
Q1. Tuổi SD heroin giảm dần từ Q1 đến Q4, nhóm mới SD heroin đến với heroin muộn hơn. Q1 sử 
dụng tài mà sớm nhất, trước cả heroin. Q4 SD heroin sớm nhất và SD tài mà muộn nhất, Q4 chọn        
heroin là MT đầu tiên, trước cả thuốc phiện đen. 
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3. Đặc điểm sử dụng/ tiêm chích heroin 

Bảng 3. Đặc điểm sử dụng, tiêm chích heroin 

Sử dụng/ tiêm chích heroin Q1 (316) Q2 (247) Q3 (333) Q4 (219) 

Tỷ lệ hút trong lần đầu tiên 94,3 92,3 95,5 97,3 

Tỷ lệ chích trong lần đầu tiên 5,7 7,7 4,5 2,7 

Tỷ lệ đã từng chích heroin 54,4 75,3 88,0 92,7 

Tuổi hút heroin lần đầu 19,9 19,2 17,9 16,3 

Tuổi chích heroin lần đầu 21,5 20,9 20,6 20,6 

Tỷ lệ hút heroin 30 ngày qua 64,9 40,5 26,7 26,0 

Tỷ lệ chích heroin 30 ngày qua 50,3 68,0 84,4 87,7 

Nhận xét: đối tượng bắt đầu SD heroin trong thời gian gần đây (Q1, Q2) chích cao hơn. Thời gian 
chuyển từ hút sang chích của Q1 ngắn hơn nhiều so với nhóm khác, ĐT bắt đầu SD heroin càng sớm 
thì thời gian chuyển từ hút sang chích càng dài. ĐT mới SDMT, đặc biệt Q1 vẫn duy trì hút heroin, bên 
cạnh đó ĐT cũng đã chích heroin, nghĩa là nhiều ĐT vừa hút vừa chích heroin 30 ngày qua.  

4. Sức khoẻ (SK) và tiếp cận dịch vụ y tế (DVYT) 

Bảng 4. Sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế 

Các vấn đề sức khỏe Q1 (316) Q2 (247) Q3 (333) Q4 (219) 

Nguy cơ do tiêm 
chích 

Dùng lại BKT 5,7 8,3 4,3 1,6 

Đưa người khác BKT 6,9 8,9 5,0 5,7 

Chung BKT 5,1 7,7 5,7 5,0 

Sức khỏe và tiếp 
cận dịch vụ y tế 

Có ý định tự tử 19,6 26,7 28,8 33,8 

Đã từng tự tử 5,4 8,9 10,5 8,2 

Xét nghiệm HIV 33,5 40,5 51,7 58,4 

HIV(+) 8,6 8,1 8,1 4,8 

Nhận xét: tỷ lệ chung BKT 30 ngày qua thấp nhất (5%) ở Q3 và cao nhất (7,7%) ở Q2. Tỷ lệ ĐT có ý 
định/đã từng tự tử cao và tăng theo thời gian SDMT. Q1 XNHIV thấp nhất nhưng tỷ lệ HIV(+) cao nhất; 
Q4 XNHIV cao nhất.  

IV. BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm sử dụng ma tuý 
ĐT sử dụng nhiều MT (trước đây và 30 ngày), 

nhóm mới SDMT (Q1, Q2, Q3) SD nhiều MT hơn 
trong cùng một thời gian so với Q4, thời gian để 
Q1, Q2, Q3 thử hết các loại ma tuý là 3 - 4 năm, 
trong khi đó Q4 là 6 năm. 

Tỷ lệ Q4 SD thuốc phiện, hồng phiến và        

Seduxen cao nhất. Thuốc phiện, seduxen được coi 
là phổ biến của đối tượng SDMT lâu năm, ĐT mới 
SDMT thường tìm đến tài mà, thuốc lắc, hồng 
phiến [2]. Nhưng, tỷ lệ Q1 SD thuốc phiện đen và 
Seduxen, thậm chí 30 ngày qua, không nhỏ cho 
thấy Q1 không chỉ thử nghiệm các MT mới mà 
còn thử các MT đã từng có, cho dù là không còn 
phổ biến. 
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Tỷ lệ ĐT sử dụng tài mà, hồng phiến cao nhất, 
bên cạnh heroin. Các loại này có tác dụng khác 
nhau lên cơ thể. Trên lâm sàng, heroin làm giảm 
hoạt động cơ tim, nhưng hồng phiến lại kích 
thích, gây tăng hoạt động cơ tim [5]. Trong nghiên 
cứu, rất nhiều ĐT trộn heroin với hồng phiến để 
hút/ chích, khi đó hai loại này sẽ tác động trái 
ngược lên cơ tim và có thể gây rối loạn nhịp tim.  

Tỷ lệ SD tài mà thời gian gần đây cao, cao 
nhất ở Q1, hơn nữa Q1 (40%) tìm đến tài mà 
trước heroin. Năm 2005, tài mà vẫn chưa có tên 
trong danh sách chất gây nghiện tại Việt Nam [5]. 
Các ĐT ngang nhiên tụ tập ở quán nước ngay gần 
đồn công an để hút tài mà [4]. Ngoài thông tin do 
ĐT cung cấp là tài mà có nguồn gốc nước ngoài, 
gây ảo giác khi SD, chúng tôi không tìm thêm 
được tài liệu tiếng Việt nói về nguồn gốc, xuất xứ, 
tác dụng cũng như mối liên quan giữa tài mà và 
heroin. Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều đối 
tượng SD heroin đã từng SD tài mà trước đó, cũng 
như các ĐT đang SD heroin khi không đủ tiền 
hoặc muốn ngừng heroin đã quay sang dùng tài 
mà như một thứ thay cho heroin mà không biết về 
tác dụng của nó. Chúng tôi thấy cần có thêm 
nghiên cứu về tác hại của tài mà để cung cấp 
thông tin cho TTN có SDMT cũng như các nhóm 
TTN có nguy cơ cao. 

Q1 bắt đầu SD heroin muộn hơn nhưng lại bắt 
đầu bằng cách chích nhiều hơn. Điều này trái với 
nhận định rằng Q4 là ĐT chuyển từ SD thuốc 
phiện đen sang heroin, vì vậy họ sẽ chích heroin 
trong lần đầu tiên nhiều hơn [7]. Thời gian chuyển 
từ hút sang chích của Q1 ngắn hơn nhiều so với 
các nhóm khác. Thời gian chuyển từ hút sang 
chích heroin trung bình của Q1 là 0,8 năm, cao 
dần Q2 là 1,8 năm, Q3 là 3 năm và Q4 là 4,4 
năm. Câu hỏi đặt ra là tại sao thông tin tuyên      
truyền, giáo dục về tác hại của SD/ tiêm chích MT 
ngày càng nhiều nhưng khoảng thời gian chuyển 
từ hút sang chích của ĐT lại ngày một ngắn, vậy 

có phải là truyền thông chưa hiệu quả hay còn 
nguyên nhân nào khác? Nói chuyện với ĐTSDMT, 
chúng tôi biết thêm nguyên nhân các đối tượng 
chuyển sang chích heroin: thứ nhất là do sự 
nghiêm khắc của công an, của chính quyền với 
những người SDMT, họ sẽ bị bắt đi cai nghiện, … 
Thứ hai, nhận thức của người dân về tác hại của 
MT ngày càng tăng tỷ lệ thuận với thái độ kỳ thị, 
xa lánh và ghét bỏ người SDMT, không chấp nhận 
người SDMT tại cộng đồng, vì vậy người SDMT 
phải che giấu hành vi, phải lén lút và chuyển 
cách dùng khác thuận tiện, đỡ tốn thời gian đó là 
tiêm chích. Lý do quan trọng nữa thúc đấy 
ĐTSDMT chuyển sang chích sớm hơn đó là sự 
tăng giá heroin: năm 1995 là 10.000đ - 15.000đ/ 
tép heroin; năm 2005 phổ biến 50.000đ/ tép; năm 
2007 phổ biến 100.000đ/ tép [4]. Trong khi liều sử 
dụng và giá heroin ngày một tăng, nhưng tiền thì 
không phải lúc nào cũng có, không phải lúc nào 
cũng đủ để mua heroin dùng riêng, thì họ phải 
chung tiền, khi không có tiền mua BKT riêng cho 
mình thì họ phải dùng chung BKT, đó chính là nguy 
cơ nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường máu.  

Đối tượng mới SDMT, đặc biệt Q1 vẫn duy trì 
hình thức hút heroin dù không hút hoàn toàn, tức 
là nhiều ĐT sử dụng heroin theo cách hút và chích 
30 ngày qua. Vậy ý tưởng can thiệp có thể đặt ra 
là khuyến khích và hỗ trợ các ĐT chỉ hút heroin 
thì duy trì việc hút heroin càng lâu càng tốt, với 
những ĐT vừa hút và chích thì cố gắng bỏ không 
tiếp tục chích mà quay lại hút thường xuyên, các 
ĐT mới bắt đầu chích thì quay về hút, chứ không 
chỉ đơn thuần là cung cấp BKT sạch để đảm bảo 
tiêm chích an toàn.  

2. Các vấn đề sức khoẻ và tiếp cận dịch vụ y tế 

Gần 25% ĐTSDMT gặp các vấn đề về SK tâm 
thần gợi ý nhu cầu cung cấp các dịch vụ chăm sóc 
sức khoẻ tinh thần cho ĐTSDMT.  

Tỷ lệ Q1 XNHIV thấp nhất nhưng tỷ lệ nhiễm 
HIV cao nhất. Vì vậy, can thiệp phải tập trung vào 
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ĐT mới sử dụng/ tiêm chích trong 2 năm đầu, để 
cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng bệnh lây qua 
đường máu trước khi họ bắt đầu tiêm chích để 
ĐTSDMT kéo dài thời gian hút, không chuyển 
sang chích. Ngoài ra, cần có can thiệp khuyến 
khích ĐT mới SD/ tiêm chích ma tuý tư vấn và 
XNHIV. Các nghiên cứu chỉ ra rằng biết rõ tình 
trạng nhiễm HIV cũng làm giảm hành vi nguy cơ 
[6], nhưng đến năm 2005, (15 năm triển khai các 
hoạt động phòng chống HIV/AIDS sau ca nhiễm 
HIV đầu tiên), chỉ 45,4% đối tượng đã từng XNHIV. 
Kết quả này cho thấy các dịch vụ tư vấn và XNHIV 
cần cho người SDMT thấy lợi ích của XN và biết kết 
quả XNHIV, cũng như triển khai dịch vụ tư vấn 
XNHIV thân thiện với người SDMT để động viên họ 
tự nguyện xét nghiệm, thậm chí để họ coi XNHIV 
như một chỉ số kiểm tra SK định kỳ. 

V. KẾT LUẬN 

1. Đặc điểm SDMT của ĐT có thời gian sử 
dụng heroin khác nhau 

Q1 SD muộn hơn nhưng thời gian chuyển từ 
hút sang chích ngắn hơn các nhóm khác. 

ĐT thử nghiệm nhiều ma tuý khác ngoài          
heroin, đặc biệt là nhóm Q1, họ sử dụng kết hợp 
các MT. 

2. Sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế của NTN 
sử dụng ma túy 

Tỷ lệ XNHIV thấp, tỷ lệ Q1 nhiễm HIV cao 
nhất. 

SDMT càng lâu, đối tượng sẽ gặp các vấn đề 
SK, đặc biệt sức khoẻ tâm thần. 

KHUYẾN NGHỊ 

Tạo môi trường hỗ trợ thuận lợi để ĐTSDMT an 
toàn, tập trung vào ĐT mới sử dụng heroin. 

Tuyên truyền, giúp ĐT hiểu tác hại của từng 

MT cũng như tác hại khi sử dụng phối hợp.  

Quan tâm đến đề sức khoẻ tâm thần của 
ÑTSDMT.  

Dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện đẩy 
mạnh tiếp cận ĐTSDMT. 
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Summary 

RESEARCH ON YOUNG MALE HEROIN USERS AT THE AGE OF 16 – 29 IN HANOI 

Objectives: to compare the differences in drug using behavior and describe health issues of young male 
drug users. Method: a cross sectional survey was carried out using the combination of medical                     
anthropology and epidemiology methods. 1.115 young male drug users in Ha Noi during September 2004 
to September 2005 were divided into 4 groups of the equivalence number, but with different drug using          
history. Result and conclusion: newly drug users (within 2 years) started using drug later than the older 
ones, more of them started using by injecting; they transfer from smoking/sniffing to injecting as well as try 
and use more other drugs together in shorter time than others. The proportion of HIV (+) infection in this 
group was higher which states the necessity of intervention to help them enhance knowledge to prevent 
HIV infection for themselves. Mental health care is also needed for drug users, the demand for mental 
health care increases with the time of drug using.  

Keywords: Young male; Heroin user 

Đào tạo bác sĩ đa khoa theo định hướng cộng đồng với mục tiêu trang bị cho sinh viên trước khi ra trường 
những kiến thức và kỹ năng về y học phục vụ cho cộng đồng tại các tuyến từ Trung ương đến địa phương rất 
phù hợp với bối cảnh xã hội, kinh tế Việt Nam. Mục tiêu: đánh giá sự chấp nhận của người dân ở hai huyện 
Kim Bảng (Hà Nam) và Đồng Hỷ (Thái Nguyên) với việc dạy/học tại thực địa của sinh viên y khoa. Đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang vào tháng 4/2006, chọn ngẫu nhiên 300 hộ gia 
đình phỏng vấn theo bộ câu hỏi và 120 người cung cấp thông tin chính để thảo luận nhóm trọng tâm. Kết 
quả: 81% hộ gia đình tự nguyện tham gia tổ chức học tập cho sinh viên. Hơn 97% các hộ gia đình quan tâm, 
lắng nghe những thông tin về chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh môi trường mà sinh viên cung cấp. Khi sinh viên 
đến học tập tại địa phương, người dân được nâng cao hiểu biết về chăm sóc trẻ, vệ sinh cá nhân để phòng 
một số bệnh. Kết luận: tiếp cận với vấn đề sức khỏe thực sự tại cộng đồng sẽ giúp sinh viên y nâng cao kỹ 
năng làm việc với người dân.  

Từ khóa: Dạy/ học tại thực địa 

NGHIÊN CỨU SỰ CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI DÂN VỚI                          
VIỆC DẠY/ HỌC TẠI THỰC ĐỊA CỦA SINH VIÊN Y KHOA  

Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Văn Hiến, Đỗ Thanh Hoa 
Trường Đại học Y Hà Nội 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh: Đa số các bác sĩ nắm 
rất vững về lý thuyết, nắm được các phương pháp 
điều trị mới, tận tụy với công việc nhưng thiếu kỹ 
năng làm việc với cộng đồng, khả năng hoạt động 
phối hợp với các ban ngành trong công tác y tế 
còn hạn chế [1]. 

Một trong những nhiệm vụ chiến lược của tám 
trường Đạïi học y cả nước hiện nay là đào tạo các 
bác sĩ đa khoa theo định hướng cộng đồng với 
mục tiêu trang bị cho sinh viên trước khi ra trường 
những kiến thức và kỹ năng về y học phục vụ cho 
cộng đồng tại các tuyến từ Trung ương đến địa 
phương. Do vậy kiến thức, thái độ và hành vi của 
người thầy thuốc phải phù hợp với những điều 
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